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TOM TAT

Nghién ciru vé sw phat trién ctia rép mudi nau den (Toxoptera aurantii), mét loai dich hai quan
trong trén cay cé mui dwoc tién hanh trén cay dau den nham xac dinh dwoc kha ning nhan ngudn rép
phuc vu cho viéc nhan nudi cac loai thién dich da dwoc tién hanh tir thang 6 - 12 nam 2010 tai
Chwong My, Ha Noi. Két qua chi ra rang, rép mudi nau den T. aurantii khi nudi trén la dau den non & 3
murc nhiét do

Vong d&i va tudi tho cuia rép mudi nau den khi nudi & nhiét dé 25°C 1a dai nhat. Nudi trén cay
dau den, rép mudi nau den phat trién manh hon rép mudi xanh. @ giai doan ra hoa, hinh thanh qua s6
lwong rép mudi nau den T. aurantii gap hon 300% so vé&i rép mudi xanh A. citricola. Mat dé rép mudi

nau den cao nhéat vao thoi ky cay dau den ra hoa va dat 316,67 con/chau.

T khoa: Phat trién, rép mudi nau den, rép mudi xanh, vong doi.

SUMMARY

A research on the development of Black brown aphid (Toxoptera aurantii), an important pest of
citrus trees on Black bean (Vigna unguiculata) was conducted from July 6-12, 2010 in Chuong My, Ha

25°C Rearing on the black bean plants,

A.

citricola on the same host. At flowering and pod filling stage, the number of T. aurantii was three
times (300%) higher than with was 316.67 individuals per pot.

Key words: Black brown aphid, black bean, development, life cycle.

1. DAT VAN DE

Nhiing ndm gan day su gdy hai caa rép
mudi ho Aphididae trén ciy c¢6 mui (cam X&
Doai, cam Dudng Canh, budi Dién) tai Xuan
Mai, Chuong My, Ha Nbi c6 chiéu huéng gia
tang. Trong d6, loai rép mudi xanh Aphis
spiraecola (A. citricola) va loai rép mudi niu

den Toxoptera aurantii 1a 2 loai gay hai phd

bién v6i mat d6 cao, chiing thudng gy nén
hién tugng 14 vang da, phu kin mudi den,

din dén giam kha ning quang hop, nang
suét cling nhu chat lugng qua (Cao Vin Chi
va cs., 2009; Quach Thi Ngo, 2002). Mot
trong nhiing giai phap cdn quan tam trong
phong tru sau hai trén cdy c¢6 mui la ap dung
quy trinh quan 1y ciy trong tong hop ICM,
chu trong t6i viéc bao vé va khich 1& nhém
thién dich ban dia. Trong tu nhién, cac loai
rudi &n rép thuoc ho Syrphidae c6 vai tro
quan trong trong viéc khong ché sé lugng rép
mudi, dat hiéu qua t6i 70 - 100% (Cao Van

521



Sw phat trién cla loai rép mudi nau den (Toxoptera aurantii) trén cay dau den (Vigna unguiculata)

Chi va Vii Manh Hai, 2010; Nguyén Hiiu
Huan va cs., 2006; Mutin, 2005). D& phat
huy vai trd cac loai thién dich ctia sdu hai
trén cdy c¢6 mui trong d6 ¢6 nhéom rép muoi,
can phai nghién ctiu vé thdi gian phat duc,
kha nang an rép mudi cua loai thién dich,
moéil quan hé gitia thién dich va rép mudi
trén mot sd cdy c6 mui. Do qua trinh phat
trién cua rép mudi hai trén ciy c6 mui phu
thudc vao cac dgt 16c non, nén viéc xac dinh
cay thic &n thay thé 16c non cdy c6 mui dé
nhian nudi rép hai 1a rdt quan trong. Tu
nhiing 1y do trén, nghién cttu vé su phat
trién cta rép mudi nau den (7. aurantii) trén
cay dau den (Vigna unguiculata) - mot loai
cdy dé nhan nudi trong phong va lam thiic
an dé cung cdp cho viéc nhan nudi &u trang
rudi 4n rép da dude thuc hién.

2. PHUONG PHAP NGHIEN cUU

2.1. Phuong phap nuéi sinh hoc loai rép
muodi nau den 7. aurantii
Qua trinh nudi duge bt dau t viéc thu

trudéng thanh rép mudi trén cay cam Xa Doai
ti ngoai déng vé, roi cho dé con. Dung but
léng chuyén ting rép mudi méi dé vao 1 hop
petri (chiéu cao 1,5 cm; dudng kinh 8,5 cm)
c6 san la non, ngon non cua cdy dau den
sach dugc dit trén gidy thdm gitt 4m (Van
Emden, 1972). Nu6i sinh hoc dugc tinh tu
khi rép méi dé cho dén khi rép chét sinh ly,
mdi ngay theo doi 1 14n va chuyén rép méi
dé ra dia petri khac. Viéc thay 14 non, ngon
non dugc tién hanh 2 ngay 1 lan. Thi nghiém
dugc tién hanh 6 3 nhiét d6 khac nhau (20°C,
25°C, 30°C) véi 30 ca thé (loai hinh khéng c6
canh), m&i hop 1 ca thé.

2.2, Phuong phap nhan nuéi rép mudi
nau den 7. aurantii trén cay dau
den trong phong thi nghiém

a) Nhan nguén
Ban dau thu rép mudéi nau den T.

aurantii hai trén cidy cam X& Doai ngoai

dong rudéng vé phong thi nghiém roéi lay
nhiém 50 rép mudi nau den 1én cay dau den
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sau khi gieo dugc 15 ngay (2 - 3 14). Pau den
dugc trong tit hat trong chau nhua cao 30 cm
va c6 duong kinh 25 cm. Sau khi nhiém rép 3
ngay, chuyén 1 chiu trong ciy dau den vao
long nuoi ¢d 16n (Im x Im x 1m; mdi 1éng 1
chau). Trong 16ng nudi da c6 sin 9 chau dau
den dé nhan s lugng rép mudi.

b) Khd ndng phdt trién cia rép mudi ndu
den va rép mudi xanh trén cdy ddu den

- Khi cay dau den dugc 2 14, tha 50 rép
trudéng thanh/chau.

- Pua chau c6 rép vao 1éng lusi co kich
thuée 30 x 80 cm.

- Dém mat d6 rép mudi qua ting thoi ki
phat trién caa cdy dau den: 2 14 (15 ngay sau
trong); 5 14 (20 ngay sau tréng); 11 1la (25
ngay sau trong); ra hoa (45 ngay sau troéng);
hinh thanh qua (55 ngay sau trong).

- B& tri thi nghiém v6i 3 1an nhéc lai,
mdi 1an 3 chau.

¢) Anh huộng clia một dộ trong cay dộu den
t6i khd ndng phdt triộn ciia rộp mudi
ndu den T. aurantii
Thi nghiém v6i 3 14n nhic lai, mdi 1an
nhéc c¢6 3 m® tuong ting véi 3 long ludi cach
ly, méi 1ong c6 kich thude 1m x 1m x 1m véi
4 cb6ng thic: cong thic 1; cong thiic 2; cong
thiic 3 va cong thitc 4 véi s6 lugng cay dau
den dugc tréng tuong tng la 15, 30, 45 va 60
cdy trong long. Trong long da c6 sin 1 chau
dau den véi 50 con rép mudi den/long. Theo
ddi s6 lugng cay trong 16ng bi nhiém rép sau
3, 6,9, 12 ngay 4 cac cong thiic thi nghiém.

2.3. Phuong phap tinh toan va xit ly sé liéu

S6 liéu duge tinh toan theo phucng phap
thong ké sinh hoc thong dung. Dung phan
mém IRRSTAT 4.0 dé so sanh va phan tich.

3. KET QUA NGHIEN cUU

3.1. Pac diém sinh hoc ctia loai rép muoi
nau den T. aurantii
Tai 3 nhiét d6, thoi gian vong ddi cia
rép mudi niu den khong canh séng trén la
non dau den 1a khac nhau (Bang 1).
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Bang 1. Thdi gian cac pha phat duc ctia rép mudi nau den 7. aurantii
trén cay dau den

O gy, FRTNGOUE e Team
Tudi 1 Tudi 2 Tudi 3 Tudi 4 (ngay) (ngay) gay)
X 2,2 2,03 2,07 1,8 7,7 8,1b 15,8 a
20 Sy 0,5 0,43 0,25 0,4 0,75 0,63 0,85
X 2,3 2,5 2,1 1,93 7,79 8,83b 16,8 b
2 Sy 0,47 0,5 0,31 0,52 0,67 0,75 0,81
X 2,1 1,97 2,03 1,7 8,1 7,83 a 15,93 a
%0 Sy 0,19 0,18 0,18 0,17 0,23 0,24 0,34

Ghi chii X: Thoi gian phdt duc trung binh cua rép; Sy: D6 léch chudn; n = 30 (logi hinh khéng c6 canh)
LSDy o5 vong doi = 0,347; LSDy s 1uéi tho = 0,438; Am dg trung binh: 78,2%
Cacky tw a, b, c...biéu thi sy sai khdc theo cot doc o do tin cdy 95%
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Hinh 1. Sy phat trién cta rép mudi qua cac thai ki phat trién ctia cay dau den
(con/cay/chau)

Tuéi tho trung binh clia rép mudi nau
den 1a 15,80 dén 16,8 ngay. O nhiét do 25°C
rép mudi nau den T. aurantii c6 vong doi va
tudi tho dai nhat 1an lugt dat 8,83 ngay va
16,8 ngay. Két qua nay khong khac biét so
v6i thoi gian phat trién cta loai rép mudi
xanh A. spiraecola trén ciy c6 mui (Cao Van
Chi va cs., 2009) va loai rép mudi den A.
craccivora trén cay lac (L& Van Ninh va
Nguyén Thi Kim Oanh, 2007) 6 cac nhiét do
20°C, 25°C va 30°C.

3.2. Kha nang phat trién cta rép muoi
nau den 7. aurantii va rép mudi
xanh A. citricola
Rép mudi niu den T. aurantii c6 stc

phat trién vugt troi so véi rép mudi xanh A.

citricola & tit ca cac thoi ki phat trién cua

cdy dau den (Hinh 1). 0 giai doan ra hoa,
hinh thanh qué s6 lugng rép mudi niu den

T. aurantii gdp hon 300% so véi rép mudi

xanh A. citricola. Qua céc thoi ki phat trién

cua cdy dau den thi thdi ki ra hoa c6 mat do
rép cao nhit: 316,67 + 48,57 con/chau.
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Hinh 2. Ty 1& (%) cAy dau den bi nhiém rép muéi nau den 7. aurantii
trong diéu kién s6 lugng cay dau den khac nhau

S6 lugng cay dau den c6 dnh huéng kha
16n dén téc d6 phat trién cta rép mudi nau
den (Hinh 2). Tai coéng thiic 3, trong 45 cay
dau den trong 1 16ng (Im x Im x 1m) toc do
phat trién caa rép mudi niu den 14 cao nhat,
sau 12 ngay c6 34 * 6,57 cAy nhiém rép trén
téng s6 45 cay dat 75,56%. O cong thic 1,
trong 15 cAy dau den trong 1 16ng, sau 12
ngay lay nhiém s6 cAy nhiém rép 14 nhé nhat
chi dat 6,33 + 1,43 cay/long dat 42,22%.

4. KET LUAN

Rép mudi ndu den T. aurantii nudi trén
cay dau den (Vigna unguiculata) c6 vong doi
kha ngén, trung binh ti 7,83 — 8,83 ngay,
tudi tho trung binh tit 15,80 — 16,8 ngay.
Vong d5i va tudi tho ciia rép mudi den khi
nudi ¢ nhiột d6 20°C va 30°C 1a ngộn hon so
v6i 6 nhiét d6 25°C.

Khi nhin nuéi rép mudi nidu den T.
aurantii va rép mudi xanh A.citricola trén
cdy dau den, rép mudi nau den sinh san
nhanh, phat trién quin thé manh hon rép

mudi xanh. 0 giai doan ra hoa, hinh thanh
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qua s6 lugng rép mudi nau den T. aurantii
gdp hon 300% so v6i rép mudi xanh A.
citricola.

Trong 4 cong thic mat do trong dau den
thi céng thic trong 45 cay dau den/m? rép
mudi den c6 tdc d6 phat trién 1a cao nhat,
sau 12 ngay c6 ty 1&é cay nhiém rép dat
75,56%.
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TÓM TẮT 


Nghiên cứu về sự phát triển của rệp muôi nâu đen (Toxoptera aurantii), một loài dịch hại quan trọng trên cây có múi được tiến hành trên cây đậu đen nhằm xác định được khả năng nhân nguồn rệp phục vụ cho việc nhân nuôi các loài thiên địch đã được tiến hành từ tháng 6 - 12 năm 2010 tại Chương Mỹ, Hà Nội. Kết quả chỉ ra rằng, rệp muội nâu đen T. aurantii khi nuôi trên lá đậu đen non ở 3 mức nhiệt độ 200C, 250C và 300C có vòng đời khá ngắn (7,83 - 8,83 ngày) và tuổi thọ là 15,93 -16,80 ngày.  Vòng đời và tuổi thọ của rệp muội nâu đen khi nuôi ở nhiệt độ 250C là dài nhất. Nuôi trên cây đậu đen, rệp muội nâu đen phát triển mạnh hơn rệp muội xanh. Ở giai đoạn ra hoa, hình thành quả số lượng rệp muội nâu đen T. aurantii gấp hơn 300% so với rệp muội xanh A. citricola. Mật độ rệp muội nâu đen cao nhất vào thời kỳ cây đậu đen ra hoa và đạt 316,67 con/chậu. 


Từ khóa: Phát triển, rệp muội nâu đen, rệp muội xanh, vòng đời.


SUMMARY


A research on the development of Black brown aphid (Toxoptera aurantii), an important pest of citrus trees on Black bean (Vigna unguiculata) was conducted from July 6-12, 2010 in Chuong My, Ha Noi. Results showed that the black brown aphid T. aurantii reared on young black bean leaf at three temperature regimes, 200C, 250C and 300C had relatively short life cycle (7.83 to 8.83 days) and longevity (15.93 to 16.80 days). The life cycle and longevity of black brown aphid was longest when reared at 250C. Rearing on the black bean plants, black brown aphid T. aurantii grew faster than A. citricola on the same host. At flowering and pod filling stage, the number of T. aurantii was three times (300%) higher than with was 316.67 individuals per pot.

Key words: Black brown aphid, black bean, development, life cycle.


1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Những năm gần đây sự gây hại của rệp muội họ Aphididae trên cây có múi (cam Xã Đoài, cam Đường Canh, bưởi Diễn) tại Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội có chiều hướng gia tăng. Trong đó, loài rệp muội xanh Aphis spiraecola (A. citricola) và loài rệp muội nâu đen Toxoptera aurantii là 2 loài gây hại phổ biến với mật độ cao, chúng thường gây nên hiện tượng lá vàng úa, phủ kín muội đen, dẫn đến giảm khả năng quang hợp, năng suất cũng như chất lượng quả (Cao Văn Chí và cs., 2009; Quách Thị Ngọ, 2002). Một trong những giải pháp cần quan tâm trong phòng trừ sâu hại trên cây có múi là áp dụng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp ICM, chú trọng tới việc bảo vệ và khích lệ nhóm thiên địch bản địa. Trong tự nhiên, các loài ruồi ăn rệp thuộc họ Syrphidae có vai trò quan trọng trong việc khống chế số lượng rệp muội, đạt hiệu quả tới 70 - 100% (Cao Văn Chí và Vũ Mạnh Hải, 2010; Nguyễn Hữu Huân và cs., 2006; Mutin, 2005). Để phát huy vai trò các loài thiên địch của sâu hại trên cây có múi trong đó có nhóm rệp muội, cần phải nghiên cứu về thời gian phát dục, khả năng ăn rệp muội của loài thiên địch, mối quan hệ giữa thiên địch và rệp muội trên một số cây có múi. Do quá trình phát triển của rệp muội hại trên cây có múi phụ thuộc vào các đợt lộc non, nên việc xác định cây thức ăn thay thế lộc non cây có múi để nhân nuôi rệp hại là rất quan trọng. Từ những lý do trên, nghiên cứu về sự phát triển của rệp muội nâu đen (T. aurantii) trên cây đậu đen (Vigna unguiculata) - một loại cây dễ nhân nuôi trong phòng và làm thức ăn để cung cấp cho việc nhân nuôi ấu trùng ruồi ăn rệp đã được thực hiện.


2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


2.1. Phương pháp nuôi sinh học loài rệp
       muội nâu đen T. aurantii

Quá trình nuôi được bắt đầu từ việc thu trưởng thành rệp muội trên cây cam Xã Đoài từ ngoài đồng về, rồi cho đẻ con. Dùng bút lông chuyển từng rệp muội mới đẻ vào 1 hộp petri (chiều cao 1,5 cm; đường kính 8,5 cm) có sẵn lá non, ngọn non của cây đậu đen sạch được đặt trên giấy thấm giữ ẩm (Van Emden, 1972). Nuôi sinh học được tính từ khi rệp mới đẻ cho đến khi rệp chết sinh lý, mỗi ngày theo dõi 1 lần và chuyển rệp mới đẻ ra đĩa petri khác. Việc thay lá non, ngọn non được tiến hành 2 ngày 1 lần. Thí nghiệm được tiến hành ở 3 nhiệt độ khác nhau (200C, 250C, 300C) với 30 cá thể (loại hình không có cánh), mỗi hộp 1 cá thể. 


2.2. Phương pháp nhân nuôi rệp muội
        nâu đen T. aurantii  trên cây đậu
        đen trong phòng thí nghiệm


a) Nhân nguồn 


Ban đầu thu rệp muội nâu đen T. aurantii hại trên cây cam Xã Đoài ngoài đồng ruộng về phòng thí nghiệm rồi lây nhiễm 50 rệp muội nâu đen lên cây đậu đen sau khi gieo được 15 ngày (2 - 3 lá). Đậu đen được trồng từ hạt trong chậu nhựa cao 30 cm và có đường kính 25 cm. Sau khi nhiễm rệp 3 ngày, chuyển 1 chậu trồng cây đậu đen vào lồng nuôi cỡ lớn (1m x 1m x 1m; mỗi lồng 1 chậu). Trong lồng nuôi đã có sẵn 9 chậu đậu đen để nhân số lượng rệp muội.


b) Khả năng phát triển của rệp muội nâu 
     đen và rệp muội xanh trên cây đậu đen


- Khi cây đậu đen được 2 lá, thả 50 rệp trưởng thành/chậu.


- Đưa chậu có rệp vào lồng lưới có kích thước 30 x 80 cm.


- Đếm mật độ rệp muội qua từng thời kì phát triển của cây đậu đen: 2 lá (15 ngày sau trồng); 5 lá (20 ngày sau trồng); 11 lá (25 ngày sau trồng); ra hoa (45 ngày sau trồng); hình thành quả (55 ngày sau trồng).


- Bố trí thí nghiệm với 3 lần nhắc lại,  mỗi lần 3 chậu.


c) ảnh hưởng của mật độ trồng cây đậu đen
     tới khả năng phát triển của rệp muội 
      nâu đen T. aurantii

Thí nghiệm với 3 lần nhắc lại, mỗi lần nhắc có 3 m3 tương ứng với 3 lồng lưới cách ly, mỗi lồng có kích thước 1m x 1m x 1m với 4 công thức: công thức 1; công thức 2; công thức 3 và công thức 4 với số lượng cây đậu đen được trồng tương ứng là 15, 30, 45 và 60 cây trong lồng. Trong lồng đã có sẵn 1 chậu đậu đen với 50 con rệp muội đen/lồng. Theo dõi số lượng cây trong lồng bị nhiễm rệp sau 3, 6, 9, 12 ngày ở các công thức thí nghiệm. 


2.3. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu


Số liệu được tính toán theo phương pháp thống kê sinh học thông dụng. Dùng phần mềm IRRSTAT 4.0 để so sánh và phân tích.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 


3.1. Đặc điểm sinh học của loài rệp muội
        nâu đen T. aurantii 


Tại 3 nhiệt độ, thời gian vòng đời của rệp muội nâu đen không cánh sống trên lá non đậu đen là khác nhau (Bảng 1). 


Bảng 1. Thời gian các pha phát dục của rệp muội nâu đen T. aurantii
trên cây đậu đen

		Nhiệt độ nuôi (0C)

		Chỉ tiêu

		Rệp non các tuổi

		Thời gian rệp trưởng thành (ngày)

		Thời gian vòng đời (ngày)

		Tuổi thọ (ngày)



		

		

		Tuổi 1

		Tuổi 2

		Tuổi 3

		Tuổi 4

		

		

		



		20

		X

		2,2

		2,03

		2,07

		1,8

		7,7

		8,1 b

		15,8 a



		

		Sx

		0,5

		0,43

		0,25

		0,4

		0,75

		0,63

		0,85



		25

		X

		2,3

		2,5

		2,1

		1,93

		7,79

		8,83 b

		16,8 b



		

		Sx

		0,47

		0,5

		0,31

		0,52

		0,67

		0,75

		0,81



		30

		X

		2,1

		1,97

		2,03

		1,7

		8,1

		7,83 a

		15,93 a



		

		Sx

		0,19

		0,18

		0,18

		0,17

		0,23

		0,24

		0,34





Ghi chú   X: Thời gian phát dục trung bình của rệp; Sx: Độ lệch chuẩn; n = 30 (loại hình không có cánh)
                        LSD0,05 vòng đời = 0,347; LSD0,05 tuổi thọ = 0,438; Ẩm độ trung bình: 78,2%
                        Các ký tự  a, b, c...biểu thị sự sai khác theo cột dọc ở độ tin cậy 95%
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Hình 1. Sự phát triển của rệp muội qua các thời kì phát triển của cây đậu đen (con/cây/chậu)


Tuổi thọ trung bình của rệp muội nâu đen là 15,80 đến 16,8 ngày. ở nhiệt độ 250C rệp muội nâu đen T. aurantii có vòng đời và tuổi thọ dài nhất lần lượt đạt 8,83 ngày và 16,8 ngày. Kết quả này không khác biệt so với thời gian phát triển của loài rệp muội xanh A. spiraecola trên cây có múi (Cao Văn Chí và cs., 2009) và loài rệp muội đen A. craccivora trên cây lạc (Lê Văn Ninh và Nguyễn Thị Kim Oanh, 2007) ở các nhiệt độ 200C, 250C và 300C.


3.2. Khả năng phát triển của rệp muội 
         nâu đen T. aurantii và rệp muội
        xanh A. citricola


Rệp muội nâu đen T. aurantii có sức phát triển vượt trội so với rệp muội xanh A. citricola ở tất cả các thời kì phát triển của cây đậu đen (Hình 1). ở giai đoạn ra hoa, hình thành quả số lượng rệp muội nâu đen T. aurantii gấp hơn 300% so với rệp muội xanh A. citricola. Qua các thời kì phát triển của cây đậu đen thì thời kì ra hoa có mật độ rệp cao nhất: 316,67 ( 48,57 con/chậu.




Hình 2. Tỷ lệ (%) cây đậu đen bị nhiễm rệp muội nâu đen T. aurantii
trong điều kiện số lượng cây đậu đen khác nhau


Số lượng cây đậu đen có ảnh hưởng khá lớn đến tốc độ phát triển của rệp muội nâu đen (Hình 2). Tại công thức 3, trồng 45 cây đậu đen trong 1 lồng (1m x 1m x 1m) tốc độ phát triển của rệp muội nâu đen là cao nhất, sau 12 ngày có 34 ( 6,57 cây nhiễm rệp trên tổng số 45 cây đạt 75,56%. ở công thức 1, trồng 15 cây đậu đen trong 1 lồng, sau 12 ngày lây nhiễm số cây nhiễm rệp là nhỏ nhất chỉ đạt 6,33 ( 1,43 cây/lồng đạt 42,22%. 


4. KẾT LUẬN

Rệp muội nâu đen T. aurantii nuôi trên cây đậu đen (Vigna unguiculata) có vòng đời khá ngắn, trung bình từ 7,83 – 8,83 ngày, tuổi thọ trung bình từ 15,80 – 16,8 ngày. Vòng đời và tuổi thọ của rệp muội đen khi nuôi ở nhiệt độ 200C và 300C là ngắn hơn so với ở nhiệt độ 250C.


Khi nhân nuôi rệp muội nâu đen T. aurantii và rệp muội xanh A.citricola trên cây đậu đen, rệp muội nâu đen sinh sản nhanh, phát triển quần thể mạnh hơn rệp muội xanh. ở giai đoạn ra hoa, hình thành


quả số lượng rệp muội nâu đen T. aurantii gấp hơn 300% so với rệp muội xanh A. citricola.

Trong 4 công thức mật độ trồng đậu đen thì công thức trồng 45 cây đậu đen/m2, rệp muội đen có tốc độ phát triển là cao nhất, sau 12 ngày có tỷ lệ cây nhiễm rệp đạt 75,56%.
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